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Chương 3: 

Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, 
tổng dự toán công trình, dự toán XD Công Trình 

nhằm quản lý vốn đầu tư 
 
3.1. Tổng mức đầu tư  dự án đầu tư  xây dựng công trình: 

3.1.1. Khái niệm tổng mức đầu tư: 

       Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư) là khái 
toán chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là dự án) được xác định trong giai 
đoạn lập dự án đầu tư hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản 
lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả vốn đầu tư của dự án. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách 
Nhà Nước thì tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà Chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư 
xây dựng công trình. 

3.1.2. Nội dung tổng mức đầu tư  xây dựng công trình: 

       Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí đền bù giải phóng 
mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án và chi phí khác; chi phí dự phòng. 

1. Chi phí xây dựng bao gồm:  

- Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án;  

- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ; 

- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; 

- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi 
công, điện nước, nhà xưởng…); 

- Nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. 

2. Chi phí thiết bị bao gồm: 

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (bao gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, 
gia công) và chi phí đào tạo , chuyển giao công nghệ (nếu có). 

- Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc từ nơi mua về đến chân công trình, chi phí lưu kho, 
lưu bãi, chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, 

- Thuế và chi phí bảo hiểm thiết bị thiết bị công trình, 

- Chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có). 

3.  Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư bao gồm: 

- Chi phí đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất… 

- Chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng của dự án; 
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- Chi phí của ban đền bù giải phóng mặt bằng; 

- Chi phí sử dụng đất như chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng, 

- Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật nếu có. 

        Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án và xác định chi phí trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt để tổ chức thực hiện công việc này. 

4. Chi phí quản lý dự án và chi phí khác, bao gồm: 

- Chi phí chung của dự án, 

- Chi phí tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm 
của Chủ đầu tư, 

- Chi phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình, 

- Chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, 
hồ sơ đấu thầu, 

- Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng và lắp đặt thiết bị, 

- Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng công trình, 

- Chi phí nghiệm thu, quyết toán và quy đổi vốn đầu tư, 

- Chi phí lập dự án, 

- Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có). 

- Chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng, 

- Lãi vay của chủ đầu tư trong thời gian xây dựng thông qua hợp đồng tín dụng hoặc 
hiệp định vay vốn (đối với dự án sử dụng vốn ODA) 

- Các lệ phí và chi phí thẩm định, 

- Chi phí cho ban chỉ đạo Nhà Nước, hội đồng nghiệm thu Nhà Nước, chi phí đăng 
kiểm chất lượng Quốc tế, chi phí quan trắc biến dạng công trình (nếu có), 

- Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất, 

- Chi phí nguyên liệu, năng lượng, nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải 
(đối với dự án sản xuất - kinh doanh), 

- Chi phí bảo hiểm công trình, 

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán và một số chi phí khác. 

5. Chi phí dự phòng:  

       Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho các khối lượng phát sinh, các yếu tố 
trượt giá và những công việc chưa lường trước được trong quá trình thực hiện dự án. 
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3.1.3. Phương pháp lập tổng mức đầu tư: 

       Tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở khối lượng chủ yếu các công việc cần thực 
hiện của dự án theo thiết kế cơ sở và các khối lượng khác dự tính hoặc được xác định theo chi 
phí xây dựng của dự án có tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện hoặc theo suất 
đầu tư xây dựng công trình. Dự án đầu tư gồm nhiều công trình thì mỗi công trình có thể vận 
dụng phương pháp tính quy đổi để tính tổng mức đầu tư như sau: 

1. Căn cứ vào thiết kế cơ sở của dự án: 

a. Chi phí xây dựng được tính theo những khối lượng chủ yếu từ thiết kế cơ sở, các 
khối lượng khác dự tính và đơn giá xây dựng phù hợp. 

b. Chi phí thiết bị được tính theo số lượng , chủng loại, giá trị từng loại thiết bị hoặc 
giá trị toàn bộ dây chuyền công nghệ (nếu mua thiết bị đồng bộ) theo giá thị 
trường ở thời điểm lập dự án hoặc theo giá báo của nhà cung cấp và dự tính các 
chi phí vận chuyển, bảo quản, lắp đặt những thiết bị này và chi phí đào tạo 
chuyển giao công nghệ (nếu có). 

c. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư được tính theo khối lượng phải 
đền bù, tái định cư của dự án và các quy định hiện hành của Nhà Nước về giá đền 
bù và tái định cư tại địa phương nơi xây dựng công trình, chi phí thuê đất trong 
thời gian xây dựng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có). 

d. Chi phí quản lý dự án và chi phí khác được tính theo các quy định hiện hành hoặc 
có thể ước tính bằng (10 - 15)% của tổng chi phí xây dựng và thiết bị (xác định 
theo mục a và b của phần này) và chưa bao gồm lãi vay của Chủ đầu tư trong thời 
gian xây dựng đối với các dự án sản xuất - kinh doanh. 

e. Chi phí dự phòng được tính không vượt quá 15% của tổng các chi phí quy định ở 
mục a,b,c,d trong phần này. 

2. Trường hợp có số liệu của các dự án có tiêu chuẩn kinh tề - kỹ thuật tương tự đã 
thực hiện thì có thể sử dụng các số liệu này để lập tổng mức đầu tư. Trường hợp này 
phải tính quy đổi số liệu đó về thời điểm lập dự án và điều chỉnh các khoản mục chi 
phí chưa tính để xác định tổng mức đầu tư.  

3. Đối với công trình thông dụng như nhà ở, khách sạn, đường giao thông… tổng mức 
đầu tư có thể xác định theo giá chuẩn hoặc suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại 
thời điểm lập dự án và điều chỉnh , bổ sung các chi phí chưa tính của cơ cấu tổng 
mức đầu tư. 

4. Các dự án phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để xin chủ trương đầu tư 
trước khi lập dự án thì việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư có thể ước tính theo suất 
vốn đầu tư hoặc theo chi phí của dự án tương tự đã thực hiện. 
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3.1.4. phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công 
trình tại thời đIểm bàn giao đưa vào sử dụng: 

3.1.4.1.  Quy định chung: 
1. Quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình là việc tính chuyển chi phí xây 

dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), chi phí 
quản lý dự án và chi phí khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá tại thời điểm bàn 
giao đưa công trình vào sử dụng. 

2. Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu 
có), chi phí quản lý dự án và chi phí khác đã thực hiện từng năm là các chi phí đã được 
chủ đầu tư xác định khi lập báo cáo quyết toán hoặc đã được kiểm toán (gọi tắt là chi 
phí dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện). 

3. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình mà mỗi công trình hoặc nhóm 
công trình khi hoàn thành được đưa vào khai thác, sử dụng độc lập, thì Chủ đầu tư có 
thể quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện của công trình hoặc nhóm công 
trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

      Việc quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành do người 
quyết định đầu tư quyết định. 

3.1.4.2.  Phương pháp quy đổi: 

       1.  Căn cứ quy đổi: 

- Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện hằng năm. 

- Mặt bằng giá, các chế độ chính sách của Nhà Nước tại thời điểm bàn giao. 

- Phương pháp quy đổi theo quy định (mục 3 của phần 3.1.4.2.). 

       2.  Trình tự quy đổi: Thực hiện theo các bước sau:     

Bước 1: Tổng hợp chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng,   
tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án và chi phí khác đã thực hiện từng năm. 

Bước 2: Xác định hệ số quy đổi của chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù 
giải phóng mặt bằng, tái  định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án và chi phí 
khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao. 

         Bước 3: Tính toán và tổng hợp giá trị chi phí quy đổi chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, 
chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái  định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án 
và chi phí khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao 
đưa vào khai thác sử dụng. 

        3.  Phương pháp quy đổi: 

      Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình đã được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm 
bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo công thức: 
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      Trong đó: 

      n - Số công trình thuộc dự án. 

     - Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình đã được quy đổi. QDDAG

      - Chi phí xây dựng công trình thứ i đã được quy đổi. i
XDG

     - Chi phí thiết bị công trình thứ i đã được quy đổi. i
TBG

      - Chi phí phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái  định cư đã được quy đổi. DBG

      - Chi phí quản lý dự án và chi phí khác đã được quy đổi. QLDAG

a. Quy đổi chi phí xây dựng công trình: 

      Chi phí xây dựng công trình đã được quy đổi ( ) về thời điểm bàn giao đưa vào khai 
thác sử dụng là tổng chi phí xây dựng công trình đã thực hiện từng năm đã được quy đổi về 
thời điểm bàn giao do sự biến động của các yếu tố  trong chi phí xây dựng bao gồm: Vật liệu, 
nhân công, máy thi công và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng như trực 
tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước của Nhà Nước tại thời điểm bàn 
giao đưa dự án vào khai thác sử dụng, được xác định theo công thức sau: 
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      Trong đó: 

       k  -  Số năm tính toán quy đổi.             
j
XDG -  Chi phí xây dựng công trình năm thứ j đã được quy đổi về mặt bằng giá tại thời 

điểm bàn giao. 

Chi phí xây dựng năm thực hiện được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm bàn 
giao ( )  được xác định như sau: j
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       Với: 
       VLj , NCj , MTCj : chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công năm thực hiện thứ j trong 
chi phí xây dựng của công trình. 

      : Hệ số quy đổi chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công năm thực hiện 
thứ j về thời điểm bàn giao và được xác định như sau:                      
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      Với: 

30



      - Giá vật liệu thứ i tại thời điểm bàn giao. BG
iVL

      - Giá vật liệu thứ i tại thời điểm năm thực hiện thứ j. TH
iVL

       - Tỷ trọng chi phí vật liệu thứ i trong chi phí vật liệu của công trình tại thời điểm bàn giao. VLiP
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     Với: 

     NCBG - Tiền lương ngày công của thợ bậc 3,5/7 tại thời điểm bàn giao. 

     NCTH - Tiền lương ngày công của thợ bậc 3,5/7 tại thời điểm năm thực hiện thứ j. 
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     Với: 
      -  Giá ca máy thứ i tại thời điểm bàn giao. BG

iM

      -  Giá ca máy thứ i tại thời điểm năm thực hiện thứ j. TH
iM

      PMi  - Tỷ trọng chi phí ca máy thứ i trong chi phí máy thi công của công trình tính tại  thời 
điểm bàn giao. 

      Đối với việc xác định hệ số quy đổi chi phí nhân công (KNC), máy thi công (KM), tại từng 
thời điểm, Chủ đầu tư căn cứ vào các thông tư hướng dẫn về việc điều chỉnh và lập dự toán 
chi phí của Nhà Nước trong thời gian thực hiện để xác định hệ số quy đổi chi phí nhân công 
(KNC), máy thi công (KM). 

      Hxd: Hệ số các khoản muc chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm trực tiếp phí khác, 
chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước được tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy 
thi công của chi phí xây dựng tại thời điểm bàn giao. 

b. Quy đổi chi phí thiết bị: 

      Chi phí thiết bị đã thực hiện bao gồm: 

- Chi phí mua thiết bị, đào tạo chuyển giao công nghệ (nếu có), chi phí vận chuyển, lưu 
kho bãi (gọi tắc là chi phí khác của thiết bị). 

- Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có). 

       Chi phí thiết bị của công trình được quy đổi (GTB) về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao 
đưa vào khai thác sử dụng là tổng chi phí mua thiết bị, chi phí khác của thiết bị; chi phí lắp 
đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) được quy đổi theo công thức: 

                               GTB = Q§MTB + Q§CPKTB + Q§L§                                  (3-7) 
      Trong đó: 
      GTB  -   Chi phí thiết bị đã được quy đổi về mặt bằng tại thời điểm bàn giao. 
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      QĐMTB -  Chi phí mua thiết bị (bằng nội tệ và ngoại tệ), chi phí đào tạo chuyển giao công 
nghệ (nếu có) đã được quy đổi về mặt bằng tại thời điểm bàn giao. 

      QĐCPKTB - Chi phí khác của thiết bị đã được quy đổi về mặt bằng tại thời điểm bàn giao. 

      QĐLĐ  -  Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) đã được quy đổi. 

     b1.   Quy đổi chi phí mua thiết bị, chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ nếu có: 

- Đối với thiết bị mua bằng ngoại tệ: Quy đổi chi phí mua thiết bị bằng ngoại tệ được 
tính bằng chi phí ngoại tệ đã thực hiện nhân với tỷ giá giữa VNĐ và đồng ngoại tệ tại 
mặt bằng giá ở thời điểm bàn giao. 

- Đối với thiết bị mua bằng nội tệ: Quy đổi chi phí mua thiết bị bằng nội tệ được tính 
bằng chi phí đã thực hiện (K =1). 

- Đối với chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có): Quy đổi chi phí đào tạo 
và chuyển giao công nghệ (nếu có) được tính bằng chi phí đã thực hiện (K =1). 

      b2.  Quy đổi chi phí khác của thiết bị; chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có): 
Các chi phí khác của thiết bị, chi phí lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh (nếu có) được 
tính bằng chi phí đã thực hiện (K =1). 

c. Quy đổi chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái  định cư: 

Quy đổi chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái  định cư có liên quan đến giải phóng 
mặt bằng của dự án, chi phí thực hiện giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Chủ 
đầu tư. Chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu 
có) trong dự án được tính bằng chi phí đã thực hiện (K =1).  

d. Quy đổi chi phí quản lý dự án và chi phí khác: 

            Quy đổi chi phí quản lý dự án và chi phí khác (GQLDA) được tính bằng chi phí đã thực 
hiện (K =1). 

3.2. Tổng dự toán công trình:  

3.2.1. kháI  niệm tổng dự toán: 

        Tổng dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi là tổng dự toán) là toàn bộ chi phí cần 
thiết dự tính để đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án.  Tổng dự 
toán được lập trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản 
vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế 2 bước và 1 bước, và là căn cứ để quản lý chi phí công trình.          

3.2.2. Nội  dung nội của tổng dự toán: 

       Tổng dự toán công trình bao gồm: Các giá trị được tính theo các dự toán xây dựng 
công trình,  hạng mục công trình; gồm: 

- Chi phí xây dựng (GXD). 

- Chi phí thiết bị (GTB), 
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- Các chi phí khác được tính dự toán xây dựng công trình (CK) và dự phòng phí (CDP), 

- Chi phí quản lý dự án và một số chi phí khác của dự án chưa đươc tính trong tổng dự 
toán xây dựng công trình (CQLDA). 

� Tổng dự toán công trình không bao gồm: 

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, 

- Chi phí tái định cư kể cả chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng, 

- Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có), 

- Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối với dự án sản xuất, kinh doanh). 

3.2.3. Các thành phần chi phí của tổng dự toán: 

      Tổng dự toán xây dựng công trình bao gồm dự toán xây dựng các công trình, hạng muc 
công trình, chi phí quản lý dự án và một số chi phí khác. 

1. Dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình lập theo nội dung phần 3.3 
trong chương này. 

2.  Chi phí quản lý dự án và chi phí khác trong tổng dự toán, bao gồm: 

a.    Chi phí quản lý dự án, gồm các chi phí sau: 

- Chi phí quản lý chung của dự án, 

- Chi phí tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm 
của Chủ đầu tư. 

- Chi phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình, 

- Chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, 
hồ sơ đấu thầu, 

- Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng và lắp đặt thiết bị, 

- Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

- Chi phí nghiệm thu, quyết toán và quy đổi vốn đầu tư và các chi phí quản lý khác. 

b.  Chi phí khác, gồm các chi phí sau: 

- Chi phí lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình đối với dự án xây dựng công trình 
quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án (nếu có). 

- Chi phí khảo sát xây dựng, chi phí thiết kế xây dựng công trình, chi phí thi tuyển 
kiến trúc (nếu có). 

- Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo (nếu có), 

- Chi phí thẩm định an toàn giao thông; chi phí lập định mức, đơn giá (nếu có), 



- Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có), 

- Chi phí quan trắc biến dạng công trình (nếu có), 

- Lệ phí thẩm định dự án (gồm cả thiết kế cơ sở), cấp phép xây dựng (nếu có), 

- Chi phí bảo hiểm công trình, 

- Chi phí nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử  không tải và có 
tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được). 

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. 

- Một số chi phí khác. 

� Đối với chi phí quán lý dự án và chi phí khác của dự án sử dụng nguồn vốn ODA thì 
ngoài các chi phí trên thì còn có các chi phí như: chi phí lập văn kiện dự án, chi phí thẩm 
định, bổ sung, hoàn thiện văn kiện dự án, chi phí kiểm toán quốc tế được xác định theo 
hướng dẫn của Nhà tài trợ quốc tế hoặc lập dự toán trình người có thẩm quyền phê duyệt. 

¾ Chi phí quản lý dự án và chi phí khác nói trên được xác định bằng cách lập dự toán 
chi phí hoặc tính bằng định mức tỷ lệ (%) theo các quy định hiện hành của Nhà Nước. 
Riêng chi phí quản lý dự án được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định của Bộ Xây dựng. 
Các chi phí khác quy định ở trên nếu đã tính trong dự toán xây dựng công trình thì 
không tính trùng các chi phí này trong tổng dự toán. 

¾ Khi lập tổng dự toán, một số khoản mục chi phí khác của dự án nếu chưa có quy 
định hoặc chưa tính được ngay thì tạm tính để đưa vào tổng dự toán. 

3.2.4. Phương pháp lập tổng dự toán công trình: 

      Tổng dự toán công trình được xác định bằng công thức:  

                                  GTDT = ∑ (G
=

n

i 1
XDCTi)   + GKTDT                                 (3-8)

       Trong đó: 

       GXDCTi - Dự toán công trình, hạng mục công trình thứ i: 
                              GXDCTi = GXD i  + GTB i + CK1  + CDP

       CK1 - Các chi phí khác được tính vào dự toán xây dựng công trình. 

    GKTDT - Chi phí quản lý dự án và các chi phí khác thuộc tổng dự toán, được tính theo   
công thức sau: 
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       Ai - Chi phí của mục thứ i thuộc nhóm chi phí tính theo định mức tỷ lệ %.       

       Bj - Chi phí của mục thứ j thuộc nhóm chi phí tính bằng cách lập dự toán. 

        - Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành gtgtT
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           Tổng dự toán công trình được tổng hợp theo bảng 3-1: 
 

Bảng 3-1: Bảng tổng hợp Tổng dự toán xây dựng công trình 
                                                                                                           Ngày . . . tháng. . . năm. . . 

                                                                                                                        Đơn vị tính: đồng   

TT Nội dung Chi phí 
xây 

dựng CT 
chính, 

phụ trợ, 
tạm 

phục vụ 
thi công

CP XD 
nhà 

tạm tại 
hiện 

trường 
để ở và 

điều 
hành 
TC 

Chi 
phí 

thiết 
bị 

Chi 
phí 

khác 
thuộc 

dự 
toán 

Chi 
phí 
DP 

Chi 
phí 
QL 
DA 
và 
CP 

khác 
thuộc 
TDT

Tổng 
cộng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1.1 Dự toán xây dựng CT 

(tên công trình) 
X x X x x  x 

1.2 Dự toán xây dựng CT 
(tên công trình) 

X x X x x  x 

. . .  . . . . . . . . . . . .         
2 a. Chi phí QLDA, gồm: 

-  Chi phí quản lý chung dự án. 
-  Chi phí tổ chức thực hiện giải 

phóng mặt bằng. 
-  Chi phí thẩm định, thẩm tra 

thiết kế, tổng dự toán, dự toán. 
-  Chi phí giám sát thi công xây 

dựng và lắp đặt. . .  
b. Chi phí khác, gồm: 
- Chi phí lập báo cáo đầu tư xây 
dựng công trình đối với dự án xây 
dựng quan trọng quốc gia, các dự 
án nhóm A . . . 
-  Chi phí bảo hiểm công trình 
-  Chi phí nguyên liệu, năng 

lượng, nhân lực cho quá trình 
chạy thử không tải và có tải 
(đối với dự án SX-KD) 

-  Lệ phí thẩm định dự án, lệ phí 
cấp phép xây dựng (nếu có) . . .  

       
x 
 

x 
 

x 
 

x 
 
 
 
 

x 
x 
 
 
 

x 
 

x 
 Tổng cộng GXDCPT GXDLT GTB GKDP GDP GKTDT GTDT

 

            Người tính                                        Người kiểm tra                                         Cơ quan lập 
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3.3.   Dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình: 

3.3.1.   Khái niệm: 

      Dự toán xây dựng công trình (gọi tắt là dự toán công trình) là toàn bộ chi phí cần thiết dự 
tính để đầu tư xây dựng công trình, được xác định  ở bước thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế 3 
bước, ở bước thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế 2 bước và 1 bước. 

3.3.2. Nội dung của dự toán công trình: 

       Dự toán công trình được lập trên cơ sở khối lượng xác định theo thiết kế kỹ thuật đối với 
thiết kế 3 bước, ở bước thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế 2 bước và 1 bước hoặc từ yêu 
cầu, nhiệm vụ công việc cần thực hiện của công trình và đơn giá, định mức chi phí cần thiết 
để thực hiện khối lượng đó.  

      Nội dung dự toán công trình (GXDCT) bao gồm: 

1. Chi phí xây dựng (GXD): 

      Chi phí xây dựng trong dự toán công trình được lập cho các công trình chính, các công 
trình phụ trợ, các công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành 
thi công. Chi phí xây dựng được xác định bằng dự toán.  Dự toán chi phí xây dựng bao gồm: 

a. Chi phí trực tiếp: 

- Chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do Chủ đầu tư cấp),  

- Chi phí nhân công, 

- Chi phí máy thi công, 

- Trực tiếp phí khác, bao gồm:  

      +  Chi phí bơm  nước, vét bùn, 

+  Thí nghiệm vật liệu, 

           +  Di chuyển nhân lực và thiết bị thi công đến công trường và nội bộ công trường, 

+ An toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh. 

      Trực tiếp phí khác được tính bằng1,5% trên tổng chi phí VL, NC và MTC. 

b. Chi phí chung, bao gồm: 

- Chi phí quản lý điều hành sản xuất tại công trường của doanh nghiệp xây dựng,  

- Chi phí phục vụ công nhân. 

- Chi phí phục vụ thi công tại công trường. 

- Và một số chi phí khác. 

Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ (%) so chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí xây dựng 
cho loại công trình (bảng3-2) theo hướng dẫn của thông tư số: 04 / 2005 / TT-BXD. 
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Bảng 3-2: định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước 
                                                                                                                     Đơn vị tính: % 

tt Loại công trình Chi phí chung Thu nhập chịu thuế 
tính trước 

1 Công trình dân dụng 6,0 5,5 
2 Công trình công nghiệp 5,5 6,0 
3 Công trình giao thông 5,3 6,0 
4 Công trình thủy lợi 5,5 5,5 
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 4,5 5,5 

        Người tính                                        Người kiểm tra                                         Cơ quan lập 

 
c. Thu nhập chịu thuế tính trưỡc, được tính bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp và chi 

phí chung trong dự toán chi phí xây dựng cho loại công trình (bảng3-2) theo hướng 
dẫn của thông tư số: 04 / 2005 / TT-BXD. 

d. Thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng tính theo quy định hiện hành. 

� Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được khoán 
trong dự toán và tính bằng: 

- Tính bằng 2% giá trị dự toán chi phí xây dựng đối với công trình mới khởi công ở 
vùng sâu, vùng xa, hải đảo, công trình đi theo tuyến ngoài đô thị và vùng dân cư 
(đường dây tải điện và trạm biến thế, đường dây thông tin bưu điện, đường giao 
thông, hệ thống đường ống, cấp thoát nước, kênh, đê, đập). 

- Tính bằng 1% đối với các công trình khác. 

- Riêng đối với các công trình quy mô lớn, phức tạp thì chi phí xây dựng nhà tạm tại 
hiện trường để ở và điều hành thi công được lập dự toán thành một khoản mục chi 
phí riêng phù hợp theo thiết kế và Người quyết định đầu tư tự quyết định phê duyệt. 

2. Chi phí thiết bị (GTB), bao gồm: 

a.   Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo số lượng, chủng loại từng loại thiết bị 
hoặc toàn bộ dây chuyền công nghệ và giá một tấn, một cái hoặc toàn bộ dây chuyền 
thiết bị tương ứng. bao gồm:    

-     Giá mua, 

-     Chi phí vận chuyển từ cảng hoăc từ nơi mua về đến chân công trình, 

-    Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết 
bị nhập khẩu), 

-     Chi phí bảo quản bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, 

-     Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình, 
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-    Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có),được xác định bằng cách lập dự  
toán tùy theo yêu cầu cụ thể của từng công trình. 

� Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể tạm tính theo báo giá của Nhà 
cung cấp, Nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự có tại hiện trường tạo thời 
điểm  tính toán. 

� Đối với các thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công thì chi phí cho các loại 
thiết bị được xác định trên cơ sở thiết bị cần sản xuất, gia công và giá sản xuất, gia 
công 1 tấn (hoặc 1 đơn vị tính phù hợp tính chất, chủng loại của thiết bị phi tiêu chuẩn 
và các khoản chi phí có liên quan như đã trình bày ở trên), hoặc căn cứ vào hợp đồng 
sản xuất, gia công đã được ký kết  hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của 
Nhà sản xuất được Chủ đầu tư lựa chọn. 

� Trường hợp thiết bị được lựa chọn thông qua đấu thầu thì chi phí thiết bị là giá 
trúng thầu gồm các chi phí theo những nội dung như đã trình bày ở trên và các khoản 
chi phí khác (nếu có) được ghi trong hợp đồng. 

b. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có), bao gồm: chi phí trực 
tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công, trực tiếp phí khác), chi phí chung, thu nhập 
chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. 

Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) được lập dự toán như đối với 
chi phí xây dựng. 

3. Chi phí khác của dự toán công trình (CK), bao gồm: 

- Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có), chi phí khảo sát xây dựng, chi phí thiết kế công 
trình. 

- Chi phí lập định mức, đơn giá (nếu có).  

       Những chi phí nêu trên được lập dự toán hoặc tính theo định mức chi phí do Bộ xây dựng 
quy định. Ngoài các chi phí trên, tùy theo tính chất của công trình Người quyết định đầu tư 
có thể quyết định bổ sung các khoản mục chi phí cho phù hợp và chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình. 

       Trường hợp sử dụng vốn ODA thì ngoài các chi phí trên, nếu còn có chi phí khác có liên 
quan thì được tính bổ sung. 

     Đối với dự án chỉ có một công trình xây dựng thì chi phí khác của dự toán công trình bao 
gồm cả chi phí quản lý dự án và chi phí khác theo quy định. 

      4.   Dự phòng phí (CDP): 

      Chi phí dự phòng trong dự toán công trình được tính bằng tỷ lệ % trên tổng chi phí xây 
dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác (đã nêu ở trên) nhưng tối đa không quá 10% đối với 
công trình thuộc dự án nhóm A và dự án nhóm B, 5% đối với công trình thuộc dự án nhóm C. 



3.3.3.    Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình: 

      Dự toán xây dựng công trình (GXDCT) được tính theo công thức:  

                                GXDCT = GXD + GTB + GKDT + GDP                         (3-10) 

      Với:                      GXD = GXDCPT + GXDLT       

      Trong đó: 

      GXDCPT - Chi phí xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi   công. 

      GXDLT -  Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. 

      GTB  -    Chi phí thiết bị. 

      GKDT  -  Chi phí khác thuộc dự toán xây dựng công trình. 

      GDP   -   Chi phí dự phòng. 

� Xác định các thành phần chi phí trong dự toán xây dựng công trình: 

1. Chi phí xây dựng (GXD): 
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)

a. Chi phí xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ 
thi công (GXDCPT) của các công trình, hạng mục công trình được tính theo công thức 
sau: 

                          GXDCPT =                                         (3-11) ( XD
GTGT

n

i

i
XD TG +∑

=

1
1

       -  Chi phí xây dựng trước thuế của công trình, hạng mục công trình thứ i. i
XDG

       - Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng. XD
GTGTT

b. Chi phí xây dựng xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 
(GXDLT) được tính theo công thức sau:  

                        GXDLT = (tỷ lệ quy định) )             (3-12)    ×∑
=

n

i

i
XDG

1

XD
GTGTT+× 1(

Chi phí xây dựng được tổng hợp trong bảng 3-3. 

Bảng 3-3: Tổng hợp chí phí xây dựng 
                                                                                        Ngày ... tháng ... năm ... 

Tên công trình: 

TT Tên hạng mục CT Chi phí XD trước thuế Thuế VAT Chi phí XD sau thuế 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Hạng mục . . .    

2 Hạng mục . . .    

3 Hạng mục . . .    

                    Tổng cộng   GXD

          Người tính                                          Người kiểm tra                                            Cơ quan lập 



2.   Chi phí thiết bị (GTB): 

      Chi phí thiết bị bao gồm: Chi phí mua sắm thiết bị bao gồm cả chi phí đào tạo và chuyển 
giao công nghệ (nếu có), chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) thiết bị được xác 
định theo công thức sau:  

                                    GTB = GMSTB + GL§                                                    (3-13)                              
      Trong đó: 

      GMSTB - Chi phí mua sắm thiết bị. 

      GLĐ  - Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có). 

a. Chi phí mua sắm thiết bị (GMSTB) được tính theo công thức: 

                           GMSTB = M∑
=

n

i
iQ

1
i (1+ ) + CTB

GTGTT CN                              (3-14) 

Qi -  Trọng lượng (tấn) hoặc số lượng (cái hoặc nhóm) thiết bị thứ i. 

Mi -  Giá tính cho 1 tấn hoặc 1 cái (nhóm) thiết bị thứ i. 

                            Mi = mi + ni + ki  + vi + hi                                          (3-15) 

mi - Giá của thiết bị thứ i của hạng mục công trình ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc 
nơi cung ứng thiết bị công nghệ tại Việt Nam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối 
với thiết bị thi công nhập khẩu). 

ni -  Chi phí vận chuyển 1 tấn hoặc 1 cái (nhóm) thiết bị thứ i từ nơi mua hay từ cảng Việt 
Nam về đến chân công trình. 

ki -  Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container 1 tấn hoặc 1 cái (nhóm) thiết bị thứ i (nếu có) 
tại cảng Việt nam (đối với thiét bị nhập khẩu). 

vi -  Chi phí bảo quản, bảo dưỡng 1 tấn hoặc 1 cái (nhóm) thiết bị thứ i tại hiện trường. 

hi -  Thuế và phí bảo hiểm thiết bị thứ i. 
TB

GTGTT  - Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định đối với từng loại thiết bị. 

CCN  - Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có), được lập dự án tùy theo đặc 
điểm cụ thể của từng dự án. 

       Đối với thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản suất, gia công thì chi phí tính cho loại thiết bị 
này thực hiện theo nguyên tắc như đã xét ở trên ( Phần 4.3 - 4.3.2 - 2 - a). 

b. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) (GLĐ): được lập dự toán 
như chi phí xây dựng.  

      Chi phí thiết bị được tổng hợp trong bảng 3-4. 
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Bảng 3-4 : Tổng hợp chi phí thiết bị 
                                                                                                    Ngày . . . tháng. . .năm. . . 
Tên công trình: 

TT Tên thiết bị hay nhóm thiết bị Chi phí 

trước thuế 

Thuế 

 VAT 

Chi phí 

sau thuế

(1) (2) (3) (4) (5) 

 A.Chi phí mua sắm thiết bị: 

I. Thiết bị phải lắp: 

II. Thiết bị không phải lắp: 

III. Thiết bị phi tiêu chuẩn phải gia công, sản xuất: 

IV. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có): 

B. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh  

   

                                                                  Tổng cộng   GTB

      Người tính                                      Người kiểm tra                                      Cơ quan lập 

 
3.4.    dự toán chi phí xây dựng: 

1. Khái niệm:  

     Dự toán chi phí xây dựng các hạng mục công trình hoặc công việc xây dựng là toàn bộ chi 
phí cho phần xây dựng các kết cấu nâng đỡ bao che của công trình do tổ chức xây dựng tiến hành. 

      Dự toán chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết 
kế 3 bước hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 2 bước và 1 bước, đơn giá 
chi tiết của địa phương nơi xây dựng công trình hoặc đơn giá công trình (đối với các công 
trình được phép lập đơn giá riêng), định mức các chi phí tính theo tỷ lệ và các chế độ, chính 
sách của Nhà Nước có liên quan. 

2. Nội dung của dự toán chi phí xây dựng, bao gồm: 

a. Chi phí trực tiếp, bao gồm: 

- Chi phí vật liệu; 

- Chi phí nhân công; 

- Chi phí máy thi công; 

- Trực tiếp phí khác. 

b. Chi phí chung; 

c. Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. 

d. Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và diều hành thi công. 



      3.   Vai trò, tác dụng của dự toán chi phí xây dựng: 

      Dự toán chi phí xây dựng các hạng mục công trình hoặc công việc xây dựng dùng làm cơ 
sở để xây dựng giá xét thầu trong trường hợp đấu thầu hoặc chọn thầu theo hạng mục công 
trình hoặc loại công việc xây dựng riêng biệt và là căn cứ để xác định giá hợp đồng giao nhận thầu. 

a. Phương pháp xác định các yếu tố chi phí trong dự toán chi phí xây dựng được 
tổng hợp ở bảng 3-7 sau: 

Bảng 3-7:  tổng hợp dự toán chi phí xây dựng  
                                                                                                     Ngày ... tháng ... năm ... 
Tên công trình: 

TT Khoản mục chi phí Công thức tính Kết quả 
I Chi phí trực tiếp:   
1      Chi phí vật liệu ∑

=

+×
n

j
VLjVLj CLDQ

1
)(  VL 

2      Chi phí nhân công ∑
=

+××
n

j
NCjNCj KDQ

1
)1(  NC 

3      Chi phí máy thi công ∑ +×× )1( MjMj KDQ  M 
4      Trực tiếp phí khác 1,5%(VL+NC+M) TT 
 Cộng chi phí trực tiếp VL+NC+M+TT T 

II Chi phí chung P x T C 
 Giá thành dự toán xây dựng T + C Z 

III Thu nhập chịu thuế tính 
trước 

Z x Tỷ lệ quy định TL 

 Giá trị dự toán xây dựng trước 
thuế 

Z + TL G 

IV Thuế giá trị gia tăng G x  XD
GTGTT GTGT 

 Giá trị dự toán xây dựng sau thuế G + GTGT GXDCPT

 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện 
trường để ở và điều hành thi công 

G x Tỷ lệ quy định x  XD
GTGTT

GXDLT

      Người tính                                     Người kiểm tra                                 Cơ quan lập 

      Trong đó: 

QJ - Khối lượng công tác xây dựng thứ j, 

DJVD , DJNC, DJM  - Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng của 
công tác xây dựng thứ j.  

KNC - Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (nếu có), 

KM - Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (nếu có), 

P - Định mức chi phí chung (%) được quy định theo bảng 3-8, 

TL - Thu nhập chịu thuế tính trước (%)được quy định theo bảng 3-8, 
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G - Giá trị dự toán xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục vụ thi công trước thuế. 

GXDCPT - Giá trị dự toán xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục vụ thi công sau thuế. 

CLCL - Chênh lệch vật liệu (nếu có), 
XD

GTGTT  - Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng, 

GXDLT - Chi phí xây dựng nhà tạm ở công trường để ở và điều hành thi công, 

Z - Giá thành dự toán. 

Bảng 3-8:  định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước 
                                                                                                                        Đơn vị tính: % 

TT Loại công trình Chi phí chung 
(P) 

Thu nhập chịu 
 thuế tính trước 

1 Công trình dân dụng 6,0 5,5 
2 Công trình công nghiệp 5,5 6,0 
3 Công trình giao thông 5,3 6,0 
4 Công trình thủy lợi 5,5 5,5 
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 4,5 5,5 

 
3.5.    Thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự toán: 

    Các tài liệu dự toán được lập và trình duyệt một lần cùng với tài liệu thiết kế: 

1. Quy định:  

- Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 
công, dự toán, tổng dự toán khi có đủ điều kiện và năng lực. 

- Trường hợp Chủ đầu tư không có đủ điều kiện và năng lực thì Chủ đầu tư thuê tổ 
chức tư vấn , cá nhân có điều kiện và năng lực để thay mình thẩm tra thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán. 

- Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công trình trước khi đưa ra thi công phải 
được thẩm định phê duyệt. 

2. Nội dung thẩm định dự toán, tổng dự toán: 

- Sự phù hợp khối lượng thiết kế với khối lượng dự toán. 

- Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, 
đơn giá, việc vận dụng định mức - đơn giá, các chế độ chính sách có liên quan và 
các khoản mục chi phí trong dự toán. 

- Xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình. 
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